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summary 

ZSM-5 zeolites with different Si/Al ratios were successfully synthesized by hydrothermal 
treatment using template. The obtained samples were characterrized by different 
techniques such as X-ray diffraction (XRD), infrared resonance (IR) and scanning electron 
microscopy (SEM). The acidity of samples were determined by temperature programmed 
desorption amoniac method (TPD-NH3.). The activity of samples were tested on the 
cracking n-hexane. The results showed that the obtained ZSM-5 sample with a Si/Al ratio of 
75 had the highest activity in the cracking n-hexane. 

 

I - Mở đầu 

Ngày nay trong nhiều lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, nhất là trong công nghệ hóa học, các 
vật liệu rây phân tử, đặc biệt là zeolit chiếm vị trí 
quan trọng trong vai trò xúc tác. Nhờ cấu trúc tinh 
thể với các hệ mao quản đồng đều và khả năng dễ 
biến tính, zeolit được đánh giá là loại xúc tác có 
hoạt tính, độ bền và độ chọn lọc cao. Trong các 
loại zeolit được biết đến hiện nay thì zeolit ZSM-5 
được sử dụng nhiều nhất. Đây là loại zeolit có hàm 
lượng silic cao, diện tích bề mặt riêng khá lớn, hệ 
thống mao quản đồng đều, độ axit và độ bền nhiệt 
cao thích hợp cho hàng loạt các quá trình chuyển 
hóa hydrocacbon trong công nghệ lọc, chế biến 
dầu khí như: cracking, ankyl hóa, isome hóa, thơm 
hóa... [1 - 4]. Trong công trình nghiên cứu này 
chúng tôi tiến hành tổng hợp zeolit ZSM-5 với các 
tỷ số SiO2/Al2O3 khác nhau có sử dụng chất tạo 
cấu trúc, đồng thời nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
tỷ số SiO2/Al2O3 đến hoạt tính xúc tác của chúng 

trong phản ứng cracking n-hexan. Từ đó tìm ra 
được một tỷ số SiO2/Al2O3 thích hợp cũng như làm 
sáng tỏ thêm về bản chất và cơ chế trong phản ứng 
cracking n-hexan trên chất xúc tác H-ZSM-5. 

II - Thực nghiệm 

1. Tổng hợp zeolit ZSM-5 có sử dụng chất tạo 
cấu trúc 

a) Các hóa chất được sử dụng 

- Sol Ludox (40% SiO2). 

- Sunfat nhôm (Al2SO4.18H2O). 

- Tetra propyl amoni bromua (TPA-Br). 

- Axit sunfuric (98%).  

- Hydroxit natri (NaOH) 98%. 

b) Phương pháp tổng hợp 

Quá trình tổng hợp zeolit ZSM-5 có sử dụng 
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chất tạo cấu trúc TPA-Br được tiến hành theo 
quy trình tham khảo trong tài liệu [5]. Hỗn hợp 
gel thu được, được kết tinh ở 170oC trong thời 
gian 24 giờ. Sản phẩm rắn thu được sau khi kết 
tinh được rửa bằng nước cất đến pH = 7, sấy khô 
ở 120oC và nung ở 500oC trong 5 giờ với tốc độ 
nâng nhiệt 3oC/phút. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ Si/Al 
đến hoạt tính xúc tác trong phản ứng cracking 
n-hexan, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp 
ZSM-5 có các tỷ số SiO2/Al2O3 lần lượt là 50, 
60, 75 và 100. 

2. Các phương pháp hóa lý dùng để đánh giá 
vật liệu 

Các kết quả trình bày trong bài báo này 
nhận được trên cơ sở phối hợp các phương 
pháp phổ nhiễu xạ Rơnghen (nhận được trên 

máy Siemen D 5005 (Đức)), phổ hấp thụ 
hồng ngoại (đo được trên máy hồng ngoại 
FTIR 8101M SHIMADZU)), hiển vi điện tử 
quét SEM (chụp trên máy JEOL-5300 (Nhật 
Bản)), giải hấp phụ NH3 theo chương trình 
nhiệt độ (TPD-NH3). Hoạt tính xúc tác của 
các mẫu ZSM-5 tổng hợp được xác định qua 
phản ứng cracking n-hexan trên hệ vi dòng.  

III - Kết quả và thảo luận 

1. Kết quả tổng hợp vật liệu  

Chúng tôi đã tổng hợp 5 mẫu zeolit ZSM-5 
với các tỷ số SiO2/Al2O3 lần lượt là 50, 60, 75 và 
100 được ký hiệu lần lượt là Z(50), Z(60), Z(75) 
và Z(100). 

2. Kết quả IR và XRD của các mẫu 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hình 2: Phổ nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu      Hình 1: Phổ IR của các mẫu 

Z(100) 

1223,5 

 
Các mẫu zeolit ZSM-5 tổng hợp được nhận 

dạng bằng phương pháp IR trong vùng dao động 
tinh thể 400 - 1300 cm-1 (hình 1). Trong vùng này, 
hai đám phổ ở vùng 550 cm-1 và 1200 cm-1 đặc 
trung cho pha ZSM-5, đặc biệt đám phổ ở vùng 
550 cm-1 đặc trưng cho các dao động biến dạng 
của vòng kép 5 cạnh, nên nó được làm chuẩn để 
xác định hàm lượng pha tinh thể [5, 6]. Khi tỉ số 

cường độ của đám phổ vùng 550 cm-1 và 450 cm-1 
đạt tới 0,8 thì zeolit ZSM-5 có độ tinh thể 100% 
[5]. Từ hình 1 ta nhận thấy rằng các mẫu tổng hợp 
được đều có các đám phổ đặc trưng cho cấu trúc 
của zeolit ZSM-5. Tỷ lệ cường độ đám phổ vùng 
550 cm-1 và vùng 450 cm-1 của các mẫu tổng hợp 
đạt xấp xỉ 0,8 cho phép đánh giá độ tinh thể của 
chúng đạt 100%.  
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Như ta đã biết, khi nhôm thay thế silic trong 
mạng cấu trúc, do bán kính của nhôm lớn hơn 
silic nên độ dài liên kết của Al-O (1,75 Å)  lớn 
hơn độ dài liên kết Si-O (1,6 Å) và do đó số 
sóng nhỏ hơn [7]. Các kết quả hồng ngoại ở đây 
cho thấy số sóng của các đám phổ khoảng 550 
cm-1 và 1220 cm-1 (Z(50) có số sóng là 542 cm-1 
và 1222 cm-1; Z(60) có số sóng là 543 cm-1 và 
1222 cm-1;  Z(75) có số sóng là Z(100) có số 
sóng là 542 cm-1 và 1091 cm-1 của các mẫu tăng 
lần lượt từ mẫu Z(50) đến Z(100) phù hợp với 
kết luận trong tài liệu [7].  

Kết quả Rơnghen được đưa ra trên hình 2. Từ 

hình 2 thấy rằng tất cả các mẫu đều xuất hiện các 
cực đại nhiễu xạ ở vùng 2θ từ 220 - 250 là vùng có 
các pic rất đặc trưng và rất nhạy cho việc định 
lượng pha tinh thể ZSM-5 [5]. Đem so sánh với 
phổ của ZSM-5 chuẩn ta thấy rằng các mẫu này 
đều có cấu trúc ZSM-5 và độ tinh thể trong mẫu 
tổng hợp được là khoảng 100%. 

3. Kết quả hiển vi điện tử quét (SEM) 

Hình 3 đưa ra ảnh SEM của một số mẫu 
điển hình. Kết quả chụp SEM cho ta thấy rằng 
kích thước hạt của vật liệu tổng hợp được khá 
đồng đều và có kích thước khoảng 1,5 - 2 μm. 

  
 
        
 

 

 

 
 
 

  
 

 

Z75Z50 Z100
Hình 3: ảnh chụp SEM  của các mẫu ZSM-5 

 

4. Kết quả đo TPD-NH3 

Phổ TPD-NH3 của các mẫu zeolit thường tồn 
tại 3 đỉnh pic tại 200oC (tâm axit yếu), 380 - 
480oC (tâm axit trung bình) và 600oC (tâm axit 
mạnh).  

Nhìn vào hình 4 ta thấy lượng NH3 khử hấp 
phụ tại nhiệt độ ≈  200oC và  380≈ oC của mẫu 
Z(100) < Z(50) < Z(75) còn tại nhiệt độ ≈  
600oC thì ngược lại. Kết quả này cho ta thấy 
mẫu Z(100) có tâm axit mạnh nhất nhưng số 
lượng tâm axit ở mẫu Z(100) lại thấp nhất (bảng 
1). 

Từ giản đồ TPD – NH3 ta thấy rằng khi tăng 
tỷ số Si/Al thì lực axit tăng nhưng lúc này tổng số 
tâm axit giảm. Tuy nhiên ở mẫu Z(75) có số lượng 
tâm axit lớn hơn mẫu Z(50). Điều đó cho thấy 
rằng ngoài ảnh hưởng của tỉ số Si/Al còn có các 
yếu tố khác làm cho tính chất axit của các mẫu H-
ZSM-5 khác nhau như diện tích bề mặt,  độ tinh 

thể, mức độ đề hydroxyl hóa.... Vì vậy sự giảm 
số tâm axit không phải lúc nào cũng tuyến tính với 
sự tăng tỷ số Si/Al  [4, 8]. 

5. Kết quả đo hoạt tính xúc tác qua phản ứng 
cracking n-hexan 

Hoạt tính xúc tác của các mẫu H-ZSM-5 với 
tỉ số SiO2/Al2O3 khác nhau trong phản ứng 
cracking n-hexan được tiến hành khảo sát trên 
hệ phản ứng vi dòng với  điều kiện phản ứng: 
nhiệt độ phản ứng 500oC, khối lượng xúc tác m 
= 200 mg, tốc độ dòng nguyên liệu 2 l/giờ, áp 
suất hơi bão hoà của nguyên liệu Pn-hexan = 90 
mmHg. Hoạt tính xúc tác của các mẫu được thể 
hiện trên hình 5. 

Từ hình 5 ta thấy độ chuyển hóa 
hiđrocacbon trên các mẫu H-ZSM-5 tăng lần 
lượt từ mẫu Z(50), Z(60) đến Z(75) và giảm 
xuống ở mẫu Z(100). 
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Hình 4: Giản đồ TPD-NH3  của các mẫu 

 
 
 D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 1: Đặc trưng bề mặt của các mẫu Z(50), Z(75) và Z(100) 
 

Mẫu ZSM - 5 Số lượng tâm axit, 
mmmol/g 

Z(50) 0,456 

Z(75) 0,506 

Z(100) 0,244 
 

Thể tích NH3 khử hấp phụ V, 
mm/g 

Nhiệt độ, 
oC 

Z(50) Z(75) Z(100) 
≈  200 3,548 4,015 1,296 

≈380 6,102 6,577 0,784 

≈600 1,762 2,098 4,036 
 

 
 

Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tỷ số Si/Al 

tăng thì góc liên kết T-O-T tăng lên, khi đó năng 
lượng de-proton giảm dẫn đến lực axit của nhóm 
hyđroxyl tăng [9, 10]. Vậy lực  axit tăng khi tỉ 
số Si/Al tăng. Theo một số tác giả [11] hoạt tính 
xúc tác cracking tăng khi lực axit tăng. Như vậy 
độ chuyển hóa tăng từ mẫu Z(50) đến mẫu 
Z(75) là hoàn toàn phù hợp. 

Tuy nhiên như đã phân tích ở trên số tâm 
axit không phải lúc nào cũng giảm một cách 
tuyến tính với sự tăng giá trị của tỷ số Si/Al [4, 
8]. ở mẫu Z(75) thấy rằng mật độ tâm axit cao 
nhất do vậy mà độ chuyển hóa  hiđrocacbon cao 
nhất (hoạt tính xúc tác tốt nhất) [4]. Độ chuyển 

hóa của mẫu Z(100) giảm là do số tâm axt của 
chúng giảm. Điều này được giải thích là vì quá 
trình chuyển hóa hidrocacbon trên zeolit xảy ra 
do sự tham gia của cacbocation trung gian (ion 
cacboni và ion cacbeni) [12] mà khả năng tạo ra 
cacbocation phụ thuộc chủ yếu vào số tâm và 
lực axit của chất xúc tác. Do vậy, khi số tâm axit 
giảm, cường độ axit yếu dẫn đến độ chuyển hóa 
thấp. 

Qua sự phân bố thành phần sản phẩm 
cracking n-hexan trên các mẫu zeolit H-ZSM-5 
với các tỷ số Si/Al khác nhau, thấy rằng các sản 
phẩm parafin chủ yếu là CH4, C2H6 và C3H8 và 
sản phẩm olefin chủ yếu là C2H4, C3H6. Sự phân 
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bố này phù hợp với sản phẩm chủ yếu tạo ra từ 
các cơ chế cacboni và cơ chế cacbeni [12]. Từ 
hình 5 và bảng 2 thấy rằng tỷ lệ O/P của mẫu 
Z(100) là cao nhất. Điều này được giải thích  là 
do sự giảm hoạt tính trên mẫu Z(100) dẫn đến 
hạn chế khả năng phản ứng chuyển dịch hydrua, 
kết quả này cũng phù hợp với mật độ tâm thấp 
(số liệu bảng 1) khi tỷ số Si/Al cao. Từ hình 5 

cho thấy tỷ lệ O/P giảm dần theo thời gian phản 
ứng. Điều này là do các sản phẩm olefin (C2H4, 
C3H6, C4H8) tham gia chuyển hóa tiếp (phản ứng 
phụ) như: phản ứng đóng vòng, trùng ngưng, tạo 
pafafin, cốc....trong khi đó các sản phẩm parafin 
(về mặt hóa học là những chất bền, trơ...) khó 
chuyển hóa tiếp. Do vậy mà theo thời gian phản 
ứng tỷ lệ O/P giảm dần. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 

 
      Hình 5: Hoạt tính xúc tác cracking n-hexan trên H-ZSM-5 tỷ  số SiO2/Al2O3 khác nhau 
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Bảng 2: Độ chuyển hóa, phân bố sản phẩm sau phản ứng cracking n-hexan trên các mẫu xúc tác  
H-ZSM-5 có các tỷ số SiO2/Al2O3 khác nhau (ở 500oC) 

Xúc tác Z(50) Z(60) Z(75) Z (100) 

Độ chuyển hoá 74,6 79,40 90,4 69 

Sản phẩm (% mol)     

CH4 3,15 4,53 2,91 4,23 

C2H6 14,75 15,02 12,86 13,32 

C2H4 13,42 15,35 24,35 17,35 

C3H8 32,09 29,43 32,30 29,18 

iC4H10 4,64 3,42 2,78 3,22 

nC4H10 7,30 6,91 6,70 4,51 

C3H6 19,52 20,89 13,62 22,89 

C5H12 0,75 0,24 0,516 0,54 

C4H8 4,04 4,26 4,48 4,76 

O/P 0,58 0,68 0,74 0,81 
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IV - Kết luận 

1. Zeolit ZSM-5 đã được nghiên cứu tổng hợp 
một cách hệ thống bằng phương pháp dùng chất 
tạo cấu trúc. Việc sử dụng chất tạo cấu trúc trong 
quá trình tổng hợp làm giảm thời gian kết tinh so 
với phương pháp không sử dụng chất taọ cấu trúc 
(phương pháp này cần 96 giờ). Chúng tôi đã tổng 
hợp được zeolit ZSM-5 có hàm lượng silic cao (tỷ 
số Si/Al = 50, 60, 75 và 100). 

2. Zeolit ZSM-5 tổng hợp được đã thể hiện 
hoạt tính cracking rất mạnh và thay đổi theo tỉ số 
Si/Al. Điều này thể hiện ở kết quả khảo sát độ 
chuyển hóa của các mẫu. Độ chuyển hóa 
hiđrocacbon trên các mẫu H-ZSM-5 tăng lần 
lượt từ mẫu Z(50), Z(60) đến Z(75) và giảm 
xuống ở mẫu Z(100). Phản ứng cracking n- 
hexan trên H-ZSM-5 cho sản phẩm chứa nhiều 
olefin, chứng tỏ sự can thiệp của phản ứng 
chuyển dịch hydrua là rất thấp và phản ứng 
cracking xảy ra chủ yếu theo cơ chế ion cacbeni. 
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	Các kết quả trình bày trong bài báo này nhận được trên cơ sở phối hợp các phương pháp phổ nhiễu xạ Rơnghen (nhận được trên  máy Siemen D 5005 (Đức)), phổ hấp thụ hồng ngoại (đo được trên máy hồng ngoại FTIR 8101M SHIMADZU)), hiển vi điện tử quét SEM (chụp trên máy JEOL-5300 (Nhật Bản)), giải hấp phụ NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD-NH3). Hoạt tính xúc tác của các mẫu ZSM-5 tổng hợp được xác định qua phản ứng cracking n-hexan trên hệ vi dòng. 

